
Đồ án môn học Lưới điện 

 

   

Lời nói đầu 

Điện năng đã và đang chứng tỏ vai trò quan trọng trong đời sống và sự phát triển 

của xã hội. Nhu cầu sử dụng điện đang ngày một tăng cao đòi hỏi phảI xây dựng 

nhưng nhà máy điện mới để đáp ứng. Đi đôi với việc xây dựng các nhà máy thì việc 

thiết kế vận hành các đường dây truyền tải là một việc không kém phần quan trọng. 

Yêu cầu đặt ra đối với mạng điện là phải có độ tin cậy cao, chất lượng tốt nhưng phải 

có chi phí thấp nhất.  

Là sinh viên ngành hệ thống điện,việc tập thiết kế mạng lưới điện là một việc làm 

rất cần thiết. Với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là Th. S 

Hoàng Thu Hà, em đã hoàn thành bản đồ án của mình. Trong quá trình thực hiện đồ 

án không tránh khỏi những sai sót, kính mong các thầy chỉ dẫn để em có thể hiểu sâu 

sắc và đồ án của em được hoàn thiện hơn. 

 

Em xin chân thành cảm ơn ! 
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Chương I 

Cân bằng công suất trong hệ thống 
  

 Mục đích của chương này là xem khả năng cung cấp và tiêu thụ điện trong 

hệ thống có cân bằng hay không. Và tính toán để biết được mạng điện có cần bù 

công suất phản kháng không. 

 

I. Cân bằng công suất tác dụng 

 Nguồn cung cấp đủ công suất: 

Pyc = PF = mPptmax + Pm® + Pdt + Ptd 

Trong đó: 

PF  là tổng công suất tác dụng phát ra do các máy phát điện của các nhà 

máy điện trong hệ thống. 

Ppt  là tổng phụ tải tác dụng cực đại của các hộ tiêu thụ 

Pmđ  là tổng tổn thất công suất tác dụng trên đường dây và MBA 

Ptd  là tổng công suất tự dùng của các nhà máy điện 

Pdt  là tổng công suất dự trữ 

m  là hệ số đồng thời; m = 1 

Một cách gần đúng ta sử dụng công thức: 
   5%F pt ptP P P      

    3,2 2,6 3,2 3,0 1,8 2,5 16,3ptP MVA         

Vậy: 
    16,3 0,05.16,3 17,12FP MVA     

II. Cân bằng công suất phản kháng 

 Phương trình cân bằng công suất phản kháng :    

QF = Qyc 

 QF  là tổng công suất phản kháng do nhà máy điện phát ra. 

QF = PF x tgF 

mà ta có : cosF  = 0,85  tgF  = 0,62  

  QF = 17,12 x 0,62 = 10,61 MVAr 

 Qyc  là tổng công suất phản kháng tiêu thụ. 

Qyc = mQptmax + QMBA + Q§Z - QC + Qdt + Qtd 

Trong đó: 

Qptmax  là tổng phụ tải phản kháng cực đại của các hộ tiêu thụ; 

QMBA  là tổng tổn thất công suất phản kháng trong các trạm biến áp; 

QĐZ  là tổng tổn thất công suất phản kháng trong cảm kháng của các 

đường dây trong mạng điện; 
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QC  là tổng công suất phản kháng do điện dung của các đường dây sinh ra 

Ptd  là tổng công suất phản kháng tự dùng trong nhà máy điện; 

Pdt  là tổng công suất phản kháng dự trữ trong hệ thống 

Do có các điện dung ký sinh nên:  QĐZ = QC 

Do nguồn công suất là vô cùng lớn nên ta lấy 








max%15

0

ptMBA

dttd

QQ

QQ
 

cospt = 0,8 tgpt = 0,75 

  Qptmax = Pptmax x tgpt = 16,3 x 0,75 = 12,23 MVAr 

  Qyc = (1+15%)Qptmax = (1 + 0,15) x 12,23 = 14,06 MVAr 

Ta nhận thấy QF = 10,61 MVAr < Qyc = 14,06 MVAr do đó phải bù công suất 

phản kháng. 
Công suất phản kháng cần phải bù: 
∑Qbù= Qyc - Qtt= 14,06 - 10,61 = 3,35 MVAr 
Khi tiến hành bù cưỡng bức tại các nút, ưu tiên bù các điểm có công suất 

lớn và phụ tải ở xa nguồn, sao cho công suất mới cosφm có giá trị trong khoảng 
0,85÷0,95 (không bù cao hơn nữa vì sẽ không kinh tế và ảnh hưởng tới tính ổn 
định của hệ thống điện). 

Công suất bù cho hộ tiêu thụ thứ i được tính theo công thức sau: 
Qbù = Qi - Pi.tgφm 
Trong đó:  
Pi, Qi là công suất của hộ tiêu thụ trước khi bù; 
cosφm: hệ số công suất của hộ thứ i sau khi bù. 
Ta chọn 3 vị trí bù tại phụ tải 1, 3, 6. Kết quả bù được cho trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Kết quả bù sơ bộ chế độ phụ tải cực đại 

Phụ tải 
Pmax  

(MW) 

Trước bù  Bù  Sau bù 

Cosφm Qmax 
(MVAr) 

Qb (MVAr) 
Q’max 

(MVAr) 

1  3,20  2,40  1,26  1,26  0,93 

2  2,60  1,95    1,95  0,80 

3  3,20  2,40  1,26  1,26  0,93 

4  3,00  2,25    2,25  0,80 

5  1,80  1,35    1,35  0,80 

6  2,50  1,88  0,92  0,92  0,938 

Tổng  16,30  12,23  3,45  9   
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Bảng 2.2: Kết quả bù sơ bộ chế độ phụ tải cực tiểu 

Phụ tải 
Pmin 

(MW) 

Trước bù  Sau bù 

Cosφm Qmin 

(MVAr) 
Q’min 

(MVAr) 

1  2,00  1,50  7,11  0,79 

2  1,00  0,75  12,0  0,75 

3  1,50  1,13  5,93  0,59 

4  2,00  1,50  9,00  1,50 

5  1,90  1,43  9,00  1,43 

6  1,50  1,13  6,49  0,55 

Tổng  9,90  7,43    5,61 
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 Chương II 

Chọn phương án hợ lý về Kinh tế - kỹ thuật  
 

I. Dự kiến các phương án nối dây 

 Dựa vào vị trí tương hỗ giữa các phụ tải với nhau  và giữa các phụ tải với 

nguồn cung cấp, ta dự kiến 5 phương án nối dây như sau. 

1) Phương án 1 

N 1

4

3 6

2

5
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2) Phương án 2 

N 1

4

3 6

2

5
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3) Phương án 3 

N
1

4

3 6

2

5
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4) Phương án 4 

N 1

4

3 6

2

5
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5) Phương án 5 

N 1

4

3 6

2

5

 

II. Lựa chọn điện áp định mức của mạng điện 

 Để cho đơn giản khi tính, cho phép nối các đường dây hình tia từ nguồn cung 

cấp đến các phụ tải. 

 Xác định chiều dài các đoạn đường dây Li (km) theo định lý Pitago; công suất 

truyền tải trên các đoạn Pi (MW) đã cho sẵn. 

 Điện áp của mỗi đoạn đường dây được xác định theo công thức :  

kVPLU iii ,16.34,4   

Bảng 2.1 : Bảng tổng kết tính điện áp qua các đoạn đường dây 
Đoạn ĐD N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 

l , km 30,41 36,40 29,15 29,15 30,41 51,48 
P , MW 3,20 2,60 3,20 3,00 1,80 2,50 
U , kV 45,60 38,33 38,90 38,12 33,40 41,51 

Từ bảng trên ta chọn được Uđm = 35 kV 

III. tính toán chỉ tiêu kỹ thuật của từng phương án 

- ở phần này ta sẽ thực hiện tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật ở trường hợp phụ 

tải cực đại và trường hợp sau sự cố. Riêng đối với trường hợp sau sự cố chỉ xét sự 

cố đứt một mạch của đường dây mạch kép (Không xét sự cố xếp chồng). 

- Lấy khoảng cách trung bình hình học giữa các pha là Dtb = 3m 
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- Do điện áp của mạng là 35kV nên tiết diện tối thiểu của dây dẫn là Fmin = 

35mm2, dây nhôm lõi thép AC. 

- Chọn dây theo Jkt và kiểm tra điều kiện phát nóng và tổn thất vầng quang: 

Ilvmax , Icb   ≤  Icp 

ΔUbt , ΔUsc    ≤  ΔUcp  
Sau đây ta sẽ tính cụ thể từng phương án 

Bảng 2.2 : Công suất các phụ tải khi cực đại 
                  Phụ tải 
CS 1 2 3 4 5 6 

Pmax 3,20 2,60 3,20 3,00 1,80 2,50 
Qmax 1,26 1,95 1,26 2,25 1,35 0,92 

Theo đề bài, Tmax = 2600h   tra bảng ta được Jkt = 1,3A/mm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đồ án môn học Lưới điện 

Sinh viên: Phạm Thị Thanh Trang    12

1) Phương án I 

N 1

4

3 6

2

5

 

a) Chọn tiết diện các đoạn dây dẫn 

*  Đoạn N-1 
+ Công suất chạy qua đoạn N-1: 

S N-1 = S 1 +  S


5 = 3,2 + j.1,26 + 1,8+j.1,35 = 5 + j 2,61 MVA 

+ Dòng điện chạy qua đoạn N-1: 

  

2 2
3 31

1

5 2,61
.10 .10 46,54

2 3. 2 3.35
N

N

dm

S
I A

U





    

+ Tiết diện của đoạn N-1: 

21
1

46,54
35,8

1,3
N

N

kt

I
F mm

J


     

  Chọn FN-1tc  = 50 mm2  có Icp = 210 A 
+ Khi ngừng một mạch : Isc = 2. IN-1 = 2 . 46,54 = 93,08 A  < Icp = 210A 
Vậy tiết diện đoạn N-1 chọn là hợp lý. 
Tính toán tương tự cho các đường dây còn lại, kết quả thể hiện trong bảng: 
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Bảng 2.3. Thông số của các đường dây trong mạng điện 

Đường 

dây 

Dòng 

điện 

tính 

toán I 

(A) 

Tiết 

diện 

kinh tế 

Fkt 

(mm2) 

Dòng 

điện 

sự cố 

trên 

dây Isc 

(A) 

Dây dẫn 

Dòng 

điện 

cho 

phép 

k ×Icp 

(A) 

r0 

(Ω/km) 

x0 

(Ω/km) 

N--1 46,54 35,80 93,08 2AC-50 210 0,63 0,443 

N--2 26,81 20,62 53,61 2AC-35 175 0,91 0,445 

N--3 28,38 21,83 56,76 2AC-35 175 0,91 0,445 

N--4 30,93 23,79 61,86 2AC-35 175 0,91 0,445 

1--5 37,12 28,55 37,12 AC-35 175 0,91 0,445 

N--6 21,98 16,91 43,96 2AC-35 175 0,91 0,445 

 
b) Tính tổn thất điện áp 

 Xác định Umaxbt% 
*  Đoạn N-1-5 
-  Tổng trở của đoạn đường dây N-1 :  

ZN-1 = 
2

1
 l1 (r0 + j x0) = 

2

1
. 30,41. (0,63 + j 0,443)  = 9,58 + j 6,74  

- Tổn thất điện áp trên đoạn N-1 

UN-1bt% = (5 . 9,58 + 2,61. 6,74) . 235

100
 = 5,35 %  

-  Tổng trở của đoạn đường dây 1-5:  
Z1-5 =  l (r0 + j x0) = 30,41. (0,91 + j 0,445)  = 27,68 + j 13,53  

- Tổn thất điện áp trên đoạn 1-5 

U1-5bt% = (1,8 . 27,68 + 1,35. 13,53) . 235

100
 = 5,56 %  

- VËy ∆UN-1-5 bt %   = UN-1bt%+   U1-5bt% =5,35 + 5,56 = 10,91 % 

 

 Xác định Umaxsc% 

*  Đoạn N-1-5 

- Khi ngừng một mạch trên đoạn N-1, tổn thất điện áp trên đoạn này bằng: 

∆UN-1sc%   =  2 x  5,35 %  =  10,7 % 

- VËy ∆UN-1-5sc%   = ∆UN-1sc%   +   U1-5bt% =10,7 + 5,56 = 16,26% 

- Tính toán tương tự cho các đường dây còn lại, kết quả thể hiện trong bảng: 
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Bảng 2.4 : Kết quả chọn tiết diện dây phương án I 

Đoạn ĐD N-1 N-2 N-3 N-4 1-5 N-6 

Ubt% 5,35 4,80 4,13 4,44 5,56 5,64 

Usc% 10,70 9,61 8,27 8,88 5,56 11,29 

 

Vậy tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án I: 

Ubt% = ∆UN-1-5 bt %   = 10,91 % 

∆Usc%  = ∆UN-1-5sc%   =  16,26% 
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2) Phương án II 

N 1

4

3 6

2

5

 

a) Chọn tiết diện các đoạn dây dẫn 
Tính toán tương tự phương án 1, kết quả thể hiện trong bảng: 

Bảng 2.5. Thông số của các đường dây trong mạng điện 

Đường 

dây 

Dòng 

điện 

tính 

toán I 

(A) 

Tiết 

diện 

kinh tế 

Fkt 

(mm2) 

Dòng 

điện 

sự cố 

trên 

dây Isc 

(A) 

Dây dẫn 

Dòng 

điện 

cho 

phép 

k ×Icp 

(A) 

r0 

(Ω/km) 

x0 

(Ω/km) 

N--1 46,54 35,80 93,08 2AC-50 210 0,63 0,443 

N--2 26,81 20,62 53,61 2AC-35 175 0,91 0,445 

N--3 50,35 38,73 100,71 2AC-50 210 0,63 0,443 

N--4 30,93 23,79 61,86 2AC-35 175 0,91 0,445 

1--5 37,12 28,55 37,12 AC-35 175 0,91 0,445 

3--6 21,98 16,91 43,96 2AC-35 175 0,91 0,445 

 
b) Tính tổn thất điện áp 

 Xác định Umaxbt% 
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- Tính toán tương tự PA1: 

Bảng 2.6 : Kết quả chọn tiết diện dây phương án II 

Đoạn ĐD N-1 1-2 N -3 N -4 1-5 3 -6 

Ubt% 5,35 4,80 5,43 4,44 5,56 3,29 

Usc% 10,70 9,61 10,85 8,88 5,56 6,58 

 
Tổn thất điện áp trên đoạn N-1-5 

  Ubt% = ∆UN-1-5 bt %   = 10,91 % 

    ∆Usc%  = ∆UN-1-5sc%   =  16,26% 
Tổn thất điện áp trên đoạn N-3-6 

  UN-3-6bt% = 5,43% + 3,29% = 8,72% 

  ∆UN-3-6sc%   =  2. 5,43% + 3,29% = 14,14% 

Vậy tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án II: 

  Ubt% = 10,91 % 

    ∆Usc%   =16,26% 
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3) Phương án III 
 

N
1

4

3 6

2

5

 

a) Chọn tiết diện các đoạn dây dẫn 
Tính toán tương tự, kết quả thể hiện trong bảng: 
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Bảng 2.7. Thông số của các đường dây trong mạng điện 

Đường 

dây 

Dòng 

điện 

tính 

toán I 

(A) 

Tiết 

diện 

kinh tế 

Fkt 

(mm2) 

Dòng 

điện 

sự cố 

trên 

dây Isc 

(A) 

Dây dẫn 

Dòng 

điện 

cho 

phép 

k ×Icp 

(A) 

r0 

(Ω/km) 

x0 

(Ω/km) 

N--1 68,39 52,61 136,79 2AC-70 265 0,45 0,420 

N--2 26,81 20,62 53,61 2AC-35 175 0,91 0,445 

N--3 28,38 21,83 56,76 2AC-35 175 0,91 0,445 

N--4 30,93 23,79 61,86 2AC-35 175 0,91 0,445 

1--5 37,12 28,55 37,12 AC-35 175 0,91 0,445 

1--6 21,98 16,91 43,96 2AC-35 175 0,91 0,445 

 

 Điện áp 

 Xác định Umaxbt% 
 

Bảng 2.8: Kết quả chọn tiết diện dây phương án III 

Đoạn ĐD N-1 1-2 N-3 3-4 1-5 1-6 

Ubt% 6,03 4,80 4,13 4,44 5,56 3,68 

Usc% 12,07 9,61 8,27 8,88 5,56 7,35 

 
Tổn thất điện áp trên đoạn N-1-5 

  UN-1-5bt% = 6,03% + 5,56% = 11,59% 

  ∆UN-1-5sc%   =  2. 6,03% + 5,56%= 17,63% 
Tổn thất điện áp trên đoạn N-1-6 

  UN-1-6bt% = 6,03% + 3,68% = 9,71% 

  ∆UN-1-6sc%   =  2. 6,03% + 3,68% = 15,74% 

Vậy tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án III: 

  Ubt% = 11,59% 

    ∆Usc%   =17,63% 
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4) Phương án IV 
 

N 1

4

3 6

2

5

 
 

a) Chọn tiết diện các đoạn dây dẫn 
 
Tính toán tương tự, kết quả thể hiện trong bảng: 
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Bảng 2.9. Thông số của các đường dây trong mạng điện 

Đường 

dây 

Dòng 

điện 

tính 

toán I 

(A) 

Tiết 

diện 

kinh tế 

Fkt 

(mm2) 

Dòng 

điện 

sự cố 

trên 

dây Isc 

(A) 

Dây dẫn 

Dòng 

điện 

cho 

phép 

k ×Icp 

(A) 

r0 

(Ω/km) 

x0 

(Ω/km) 

N--1 68,39 52,61 136,79 2AC-70 265 0,45 0,420 

3--2 26,81 20,62 53,61 2AC-35 175 0,91 0,445 

N--3 54,69 42,07 109,39 2AC-50 210 0,63 0,443 

N--4 30,93 23,79 61,86 2AC-35 175 0,91 0,445 

1--5 37,12 28,55 37,12 AC-35 175 0,91 0,445 

1--6 21,98 16,91 43,96 2AC-35 175 0,91 0,445 

Bảng 2.10 : Kết quả chọn tiết diện dây phương án IV 

Đoạn ĐD N-1 3-2 N-3 N-4 1-5 1-6 

Ubt% 6,03 3,55 6,04 4,44 5,56 3,68 

Usc% 12,07 7,11 12,09 8,88 5,56 7,35 

 
Tổn thất điện áp trên đoạn N-1-5 

  UN-1-5bt% = 6,03% + 5,56% = 11,59% 

  ∆UN-1-5sc%   =  2. 6,03% + 5,56%= 17,63% 
Tổn thất điện áp trên đoạn N-1-6 

  UN-1-5bt% = 6,03% + 3,68% = 9,71% 

  ∆UN-1-5sc%   =  2. 6,03% + 3,68% = 15,74% 
Tổn thất điện áp trên đoạn N-3-2 

  UN-3-2bt% = 6,04+ 3,55= 9,6 % 

  ∆UN-3-2sc%   =  2. 6,04+ 3,55= 15,64 % 

Vậy tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án IV: 

Ubt% = 11,59% 

∆Usc%   = 17,63% 
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5)  Phương án V 

N 1

4

3 6

2

5

 

a). Chọn tiết diện các đoạn dây dẫn 

+ Đối với đoạn N-2-3-N: 

Để xác định dòng công suất giả thiết rằng, mạch N-2-3-N là mạng đồng nhất có 

cùng tiết diện: 

Công suất truyền trên đoạn N- 2: 

  SN-2= 2 23 3 3 3

2 23 3

.( ) .N N

N N

S l l S l

l l l

 

 
= 

(2,6 1,95)(29,15 26,93) (3,2 1, 26).29,15

36, 4 29,15 26,93

j j   

 
 

      = 2,59 + j. 1,58 MVA 

Công suất truyền trên đoạn 3-2: 

  S3-2 = S2 - SN2   = 2,6 + j. 1,95 – (2,59 + j. 1,58) = 0,01 + j.0,37  MVA 

Công suất truyền trên đoạn N-3: 

  SN-3 = S3 + S3-2 =  3,21 + j 1,63MVA 

 

Chọn tiết diện dây dẫn 
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- Lộ N-2:   Imax = 
335

maxS
.103 = 46,54 A 

       FKT  = 
3,1

maxI
 = 

46,54

1,3
 = 35,8 mm2 

Sử dụng dây dẫn có tiết diện tiêu chuẩn là 50 mm2 có ICP = 210 A 

Đối với lộ 3-2: 

       Imax = 
335

maxS
.103 = 6,09 A 

      FKT  = 
3,1

maxI
.103 = 

6,09

1,3
 = 4,68 mm2 

Sử dụng dây dẫn có tiết diện tiêu chuẩn là 50 mm2 có ICP = 210 A 

- Lộ N-3: 

    Imax = 
335

maxS
.103 = 59,48   A 

           FKT  = 
3,1

maxI
= 

59, 48  

1,3
= 45,75  mm2 

Sử dụng dây dẫn có tiết diện tiêu chuẩn là 50 mm2 có ICP = 210A 

+ Khi sự cố ở mạch N-2: 

Công suất truyền trên đoạn N-3: 

  SN3 = S2 +S3 = 5,8 + j 3,21  MVA 

Công suất truyền trên đoạn 3-2: 

  S3-2 = S2 = 2,6 + j 1,95 MVA 

     + Khi sự cố ở mạch N-3: 

Công suất truyền trên đoạn N2: 

  SN2SC = S2 +S3 = 5,8 + j 3,21  MVA 

Công suất truyền trên đoạn 2-3: 

  S2-3= S3 = 3,2+ j 1,26 MVA 

Như vậy dòng sự cố lớn nhất: 

  Imax N2 = Imax N4 = 34,81A <ICP.  
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  Imax 2-3SC = 3 18,06
35. 3

S
A <ICP. Thoả mãn. 

Tính toán tương tự cho các đường dây còn lại, kết quả thể hiện trong bảng: 

 

Bảng 2.11. Thông số của các đường dây trong mạng điện 

Đường 

dây 

Dòng 

điện 

tính 

toán I 

(A) 

Tiết 

diện 

kinh tế 

Fkt 

(mm2) 

Dòng 

điện 

sự cố 

trên 

dây Isc 

(A) 

Dây dẫn 

Dòng 

điện 

cho 

phép 

k ×Icp 

(A) 

r0 

(Ω/km) 

x0 

(Ω/km) 

N--1 46,54 35,80 93,08 2AC-50 210 0,63 0,443 

N--2 49,99 38,46 49,99 AC-50 210 0,63 0,443 

N--3 59,48 45,75 59,48 AC-50 210 0,63 0,443 

N--4 30,93 23,79 61,86 2AC-35 175 0,91 0,445 

1--5 37,12 28,55 37,12 AC-35 175 0,91 0,445 

N--6 21,98 16,91 43,96 2AC-35 175 0,91 0,445 

3--2 6,09 4,68 18,06 AC-35 175 0,91 0,445 

 

b). Tính tổn thất điện áp 

 Xác định Umaxbt% 

 Xác định Umaxbt% 
+Tổn thất trên lộ N-2-3- N: 

- Nhận thấy điểm 2 là điểm phân công suất tác dụng và phản kháng nên tổn thất 

từ nguồn đến nút 2 là lớn nhất ở chế độ xác lập. 

Đối với lộ N -2: 

 UN2bt  = 2 2 2 2
2

. .
.100 6,92

110
N N N NP R Q X

 % 

Đối với lộ N -3: 

 UN3bt  = 3 3 3 3
2

. .
.100 6,54

110
N N N NP R Q X

 % 

Đối với lộ 2-3: 

 U2-3bt  = 2 3 2 3 2 3 2 3
2

. .
.100 0,39

110

P R Q X   
 % 

VËy     UN-3-2-Nbt = max(UN2bt ; UN3bt  + U3-2bt  ) = 6,93% 
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- Trong chế độ sự cố: 

 Xác định Umaxsc% 

* Mạng kín N-2-3- N 
Khi sự cố trên đoạn N-2: 

  UN3  = 2 3 3 2 3 3
2

( ). ( ).
.100 12,09

35
N NP P R Q Q X  

  

  U3-2  = 2 3 2 2 3 2
2

. .
.100 7,11

110

P R Q X 
 % 

Khi sự cố trên đoạn N3: 

 UN2  = 2 3 2 2 3 2
2

( ) ( ).
.100 15,09

110
N NP P R Q Q X  

 % 

  U2-3  = 3 2 3 3 2 3
2

. .
.100 7,64

35

P R Q X 
 % 

Vậy:         UN2-3-Nsc= 15,09 + 7,64 = 22,73% 

Tính toán tương tự cho các đường dây còn lại, kết quả thể hiện trong bảng: 

Bảng 2.12 : Kết quả  phương án V 

Lé §D N-1 3-2 N-3 N-4 1-5 N-6 2-3 

Ubt% 5,35 6,92 6,54 4,44 5,56 5,64 0,39 

Usc% 10,70 15,09 12,09 8,88 5,56 11,29 7,64 

Vậy tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án V: 

Ubt% = ∆UN-1-5 bt %   = 10,91 % 

∆Usc% = UN2-3-N Nsc= 22,73% 

 

Để thuận tiện khi so sánh các phương án về kỹ thuật, các giá trị tổn thất điện áp 

cực đại của các phương án được tổng hợp ở bảng 2.8. 
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Bảng 2.13:  Chỉ tiêu kỹ thuật của các phương án so sánh 

Tổn thất 

điện áp 

Phương án 

I II III IV V 

Umaxbt% 10,91 10,91 11,59 11,59 10,91 

Umaxsc% 16,26 16,26 17,63 17,63 22,73 
Vậy các phương án 1, 2, 3, 4 đạt yêu cầu về kỹ thuật 
 

IV. tính toán chỉ tiêu kinh tế  

 Vì các phương án so sánh của mạng điện có cùng điện áp định mức, do đó 

để đơn giản không cần tính vốn đầu tư vào các trạm hạ áp. 

*  Chỉ tiêu kinh tế được sử dụng khi so sánh các phương án là các chi phí tính 

toán hàng năm, được xác định theo công thức: 

Z  = (atc +avh®) . K®  + A . c 

Trong đó: atc là hệ số hiệu quả của vốn đầu tư ; atc = 0,125 

 avhđ là hệ số vận hành đối với các đường dây trong mạng điện ; avhđ = 0,04 

 Kđ là tổng các vốn đầu tư về đường dây 

 A là tổng tổn thất điện năng hàng năm 

 c là giá 1kWh điện năng tổn thất ; c = 500đ/kWh 

*  Đối với các đường dây trên không hai mạch đặt trên cùng một cột, tổng vốn 

đầu tư để xây dựng các đường dây có thể xác định theo công thức: 

K® = 1,6. k0i . li 

Trong đó: k0i là giá thành 1km đường dây một mạch. đ/km 

  li là chiều dài đoạn đường dây thứ i, km  

*  Tổn thất điện năng trên đường dây được xác định theo công thức: 

A = Pi max .  

Trong đó: Pi max là  tổn thất công suất trên đường dây thứ i khi  phụ tải cực đại 

   là thời gian tổn thất công suất cực đại 

-  Tổn thất công suất trên đường dây thứ i có thể tính: 

i

dm

ii

i R
U

QP
P 




2

2
max

2
max

max  

Trong đó:  Uđm là điện áp định mức của mạng điện; 

  Pi max, Qi max là công suất tác dụng và phản kháng chạy trên đường  

dây trong chế độ phụ tải cực đại; 

  Ri là điện trở tác dụng của đường dây thứ i. 

-  Thời gian tổn thất công suất cực đại có thể tính: 

 = ( 0,124 +Tmax . 10-4)2 x 8760 

 Tmax là thời gian sử dụng phụ tải cực đại trong năm 
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1) Phương án I 

 Tính tổn thất công suất tác dụng trên đường dây 

- Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây N-1: 
2 2 2 2

1 1
1 12 2

5 2,61 0,63.30, 41
0, 25

110 110 2
N N

P Q
P R MW 

 
       

- Tổn thất công suất trên các đường dây còn lại được tính tương tự 

 Tính vốn đầu tư xây dựng mạng điện 

Giả thiết rằng các đường dây trên không hai mạch được đặt trên cùng cột thép. 

-  Vốn đầu tư xây dựng đường dây N-1 

K1 = 1,6 x 286.106 x 30,41=13917,36.106 ® 

- Vốn đầu tư xây dựng các đường dây còn lại được tính tương tự 

Ta có bảng sau kết quả tính toán sau: 

Bảng 2.14: Tổn thất công suất và vốn đầu tư xây dựng  

các đường dây của phương án I 

Lộ 

§Z 

Pi 

(MW) 

Qi 

(MW) 

l  

(km) 

r0 

(Ω/km) 

ko  

106 ®/km 

P Ki (106 ®) 

N--1 5,00 2,61 30,41 0,63 286 0,25 13917,36 
N--2 2,60 1,95 36,40 0,91 272 0,14 15841,52 
N--3 3,20 1,26 29,15 0,91 272 0,13 12688,15 
N--4 3,00 2,25 29,15 0,91 272 0,15 12688,15 
1--5 1,80 1,35 30,41 0,91 272 0,11 8272,56 
N--6 2,50 0,92 51,48 0,91 272 0,14 13917,36 

Tổng 0,92 85811,03 

 Xác định chi phí vận hành hàng năm 

*  Tổng các chi phí vận hành hàng năm được xác định theo công thức: 

Y =  avh® . K®  +  A . c 

-  Thời gian tổn thất công suất lớn nhất bằng: 

 = ( 0,124 +2600 . 10-4)2 x 8760  =  1291,71  h 

-  Tổn thất điện năng trong mạng điện: 

A = Pi max .   =  0,92 x 1291,71  = 1191,52  MWh 

-  Chi phí vận hành hàng năm bằng: 

Y =  0,04 . 85811,03. 106
  +  1191,52  . 103 . 500  = 6602,53 . 106  ® 

* Chi phí tính toán hàng năm: 

Z = avhd . K® + Y  = 0,125 x 85811,03. 106 + 6602,53.106 = 14754,58 .106 ® 
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2) Phương án II 

Bảng 2.15: Tổn thất công suất và vốn đầu tư xây dựng  

các đường dây của phương án II 

Lộ 

§Z 

Pi 

(MW) 

Qi 

(MW) 

l  

(km) 

r0 

(Ω/km) 

ko  

106 ®/km 

P Ki (106 ®) 

N--1 5,00 2,61 30,41 0,63 286 0,25 13917,36 
N--2 2,60 1,95 36,40 0,91 272 0,14 15841,52 
N--3 5,70 2,19 29,15 0,63 286 0,28 13341,22 
N--4 3,00 2,25 29,15 0,91 272 0,15 12688,15 
1--5 1,80 1,35 30,41 0,91 272 0,11 8272,56 
3--6 2,50 0,92 30,00 0,91 272 0,08 13056,00 

Tổng 1,02 77116,81 

-  Tổn thất điện năng trong mạng điện: 

A = Pi max .   =  1313,69 MWh 

-  Chi phí vận hành hàng năm bằng: 

Y =  6055,02 .106  ® 

* Chi phí tính toán hàng năm: 

Z = atc . K® + Y  =13381,12 .106 ® 
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3) Phương án III 

Bảng 2.15: Tổn thất công suất và vốn đầu tư xây dựng  

các đường dây của phương án III 

Lộ 

§Z 

Pi 

(MW) 

Qi 

(MW) 

l  

(km) 

r0 

(Ω/km) 

ko  

106 ®/km 

P Ki (106 ®) 

N--1 2,00 7,50 3,54 30,41 300 0,38 14598,63 
N--2 2,00 2,60 1,95 36,40 272 0,14 15841,52 
N--3 2,00 3,20 1,26 29,15 272 0,13 12688,15 
N--4 2,00 3,00 2,25 29,15 272 0,15 12688,15 
1--5 1,00 1,80 1,35 30,41 272 0,11 8272,56 
1--6 2,00 2,50 0,92 33,54 272 0,09 14597,05 

  Tổng    1,01 78686,06 

-  Tổn thất điện năng trong mạng điện: 

A = Pi max .   =  1304,96 MWh 

-  Chi phí vận hành hàng năm bằng: 

Y =  6160,5 .106  ® 

* Chi phí tính toán hàng năm: 

Z = atc . K® + Y  = 13635,68.106 ® 
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4) Phương án IV 

Bảng 2.16: Tổn thất công suất và vốn đầu tư xây dựng  

các đường dây của phương án IV 

Lộ 

§Z 

Pi 

(MW) 

Qi 

(MW) 

l  

(km) 

r0 

(Ω/km) 

ko  

106 ®/km 

P Ki (106 ®) 

N--1 2,00 7,50 3,54 30,41 300 0,38 14598,63 
3--2 2,00 2,60 1,95 26,93 272 0,11 11718,12 
N--3 2,00 5,80 3,21 29,15 286 0,33 13341,22 
N--4 2,00 3,00 2,25 29,15 272 0,15 12688,15 
1--5 1,00 1,80 1,35 30,41 272 0,11 8272,56 
1--6 2,00 2,50 0,92 33,54 272 0,09 14597,05 

Tổng 1,17 75215,73 

-  Tổn thất điện năng trong mạng điện: 

A = Pi max .   =  1517,18 MWh 

-  Chi phí vận hành hàng năm bằng: 

Y =  6023,69 .106  ® 

* Chi phí tính toán hàng năm: 

Z = atc . K® + Y  = 13169,18 .106 ® 

 

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của cả 5 phương án so sánh được tổng hợp trong 

bảng 2.12.  

Bảng 2.12: Tổng hợp các chỉ tiêu KT - KT của các phương án so sánh 

Các chỉ 

tiêu 

Phương án 

I II III IV V 

∆Umaxbt% 10,91 10,91 11,59 11,59 10,91 

∆Umaxsc% 16,26 16,26 17,63 17,63 22,73 

Z.106 ® 14754,58 13381,12 13635,68 13169,18 - 

 Từ bảng trên ta nhận thấy phương án III và phương án IV có chi phí tính 

toán chênh lệch nhau không quá 5%, trong đó phương án II có tổn thất điện áp 

nhỏ nên ta chọn phương án II là phương án thiết kế. 
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Chương III 

Chọn máy biến áp trong các trạm hạ áp - 

Chọn sơ đồ của các trạm biến áp -    

sơ đồ nối dây toàn mạng điện 
 

I. Chọn số lượng và công suất của các máy biến áp 

 Với các phụ tải là loại 1 thì trong mỗi trạm hạ áp cần phải đặt 2 máy biến 

áp, với các phụ tải là loại 3 thì trong mỗi trạm hạ áp cần phải đặt 1 máy biến áp.   

 Trong trường hợp tổng quát, trạm có n máy biến áp làm việc nếu xảy ra sự 

cố 1 máy biến áp thì các máy biến áp còn lại phải cung cấp đủ công suất cho các 

phụ tải loại I đồng thời cho phép các máy biến áp làm việc quá tải với k = 

40%Sđm hay k = 1,4Sđm và cho phép quá tải trong 5 ngày đêm, mỗi ngày không 

quá 6 giờ. 

Công suất của mỗi máy biến áp được xác định theo CT :  

- Trong trường hợp có 2 máy 

  1
max




nk

S
Sb  

Khi 
4,1)12(4,14,1

2
maxmax SS

S
k

n
b 











 

- Trong trường hợp có 1 máy 

 
1
maxS

Sb   

 Chọn máy biến áp cho trạm số 1: 
2 2

1
1

3, 2 1, 26
2, 46

1,4 1,4
N

b

S
S MVA


    

Tra bảng chọn được máy biến áp cho trạm số 1 là : TMH-2500/35. 

 Các trạm còn lại tính tương tự. 

Bảng 3.1 : Bảng tổng kết chọn máy biến áp các phụ tải 

Phụ tải 1        2 3 4 5 6 

Stt , MVA 2,46 2,32 2,46 2,68 2,25 1,90 

S®mB , MVA 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 

Từ các máy biến áp vừa tìm được tra bảng số liệu máy biến áp ta có bảng sau :  
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Bảng 3.2 : Số liệu tính toán của các máy biến áp 

MBA 

ca ́c số liệu kỹ thuật Số liệu tính toán 

U�m (kV) 
Un% Pn (kW) P0 (kW) 

I0% 
 

R (Ω) X(Ω) Q0 (kVAr) 
Cao Ha ̣ 

TMH-4000/35. 35 10,5 7,50 33,50 6,70 1 2,80 25,20 40,00 

TMH-2500/35. 35 10,5 6,50 24,25 5,10 1,1 5,20 35,00 27,50 

TMH-1600/35. 35 10,5 6,50 17,25 3,15 1,4 9,10 54,90 22,40 

 

II. Chọn các sơ đồ trạm và vẽ sơ đồ mạng điện 

          Sơ đồ nối các trạm gồm có: trạm nguồn và các trạm hạ áp. 

1. Trạm nguồn 

      Do phụ tải là các hộ tiêu thụ loại 1 nên để đảm bảo cung cấp điện an toàn 

và liên tục ta sử dụng sơ đồ hai hệ thống 2 thanh góp. 

 

 

2. Trạm cuối 

ở trạm cuối có các trường hợp xảy ra như sau: 

 Nếu đường dây dài (l  70 km) và trên đường dây hay xảy ra sự cố. Khi đó 

các máy cắt đặt ở cuối đường dây (dùng sơ đồ cầu máy cắt): 
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 Nếu đường dây ngắn (l < 70 km) và ít xảy ra sự cố thì máy cắt đặt phía máy 

biến áp. Mục đích để thao tác đóng cắt máy biến áp theo chế độ công suất của 

trạm (phụ tải cực đại, phụ tải cực tiểu của trạm). Khi đó sơ đồ của trạm cuối: 

 

 

 



Đồ án môn học Lưới điện 

Sinh viên: Phạm Thị Thanh Trang    33

2xTPDH -2500

29,15 km
2AC-50

30
,0

 k
m

2
A

C
-3

5

S429,15 km

S236,4 km
2AC-35

2AC-35

2xTMH-2500/35

2xTMH-4000/35

S6

TPDH -25000

30,41 km
2AC-50

3
0

,4
1 

k
m

  
A

C
-3

0

2xTPDH -2500

S3
S

5

2xTPDH -25000

S
1

 

 

 

 

 

 

 

 



Đồ án môn học Lưới điện 

Sinh viên: Phạm Thị Thanh Trang    34

 

Chương IV 

Các chế độ vận hành của mạng điện 
  

I. Chế độ phụ tảI cực đại 

 Nội dung của phần này là phải xác định các trạng thái vận hành điển hình 

của mạng điện, cụ thể là phải tính chính xác tình trạng phân bố công suất trên các 

đoạn đường dây của mạng điện trong biến áp trạng thái: phụ tải cực đại, phụ tải 

cực tiểu và sự cố. Trong mỗi trạng thái đều tính đầy đủ các tổn thất thực tế vận 

hành đồng thời cũng phải kể cả đến công suất phản kháng do đường dây sinh ra. 

Dưới đây ta tính toán cho từng lộ đường dây riêng biệt trong các trạng thái vận 

hành của nó và có quy ước sau: 

- Sau khi vẽ sơ đồ thay thế, ta lần lượt tính từ phụ tải ngược lên đầu nguồn, tại 

mỗi điểm ta đều ghi rõ trị số của các dòng công suất. 

- Phụ tải nếu có bù kinh tế thì dùng phụ tải sau khi đã bù 

- Vì điện áp tại phụ tải chưa biết, nên trong quá trình tính ngược lên để tìm công 

suất đầu nguồn, ta dùng điện áp định mức của mạng điện để tính. 
 

1. Đoạn N-1-5:  

 

Sơ đồ thay thế của mạng điện: 
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  Z1-5= l3(r0 + j x0) =13,65 + j 6,68   

  
2

5B
 = 

2

1
b0 . l2 = 0,77. 10-4  S 

  ZN1 = 
2

1
l1 (r0 + j x0) = 9,58 + j 6,74  

  
2

1B
 = b0 . l1 = 0,80 . 10-4  S 

 Máy biến áp B1: 

 0S  = 2(P0 + Q0) = 2(5,1 + j 27,5).10-3 = 0,01 + j 0,06 MVA  

 Zb = 
2

1
(Rb + j Xb) = 

2

1
(52 + j 35) = 2,6 + j 17,5  

 Máy biến áp B5: 

 0S  = 2(P0 + Q0) = 2(5,1 + j 27,5).10-3 = 0,01 + j 0,06 MVA  

 Zb = 
2

1
(Rb + j Xb) = 

2

1
(52 + j 35) = 2,6 + j 17,5  

 Vì biết điện áp ở đầu đường dây và công suất phụ tải nên tính chế độ được 

thực hiện theo 2 giai đoạn 

a) Giai đoạn I :  

Tổn thất công suất trong máy biến áp B5:  

2 2 2 2
5 5

5 52 2

1,8 1,35
(2,6   j 17,5) 0,02 0,14

35
b b

dm

P Q
S Z j MVA

U

 
       

 Dòng công suất trước tổng trở của máy biến áp B5: 
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5 5 5b bS S S     = 1,8 + j 1,35+ 0,02 + j 0,14 = 1,82+j.1,49 MVA 

 Dòng công suất vào cuộn dây cao áp máy biến áp B5 : 

5 5 05c bS S S    = 1,82+j.1,49 +0,01 + j 0,06 = 1,83+j.1,52 MVA 

 Công suất điện dung ở cuối đường dây 1-5 :  

2 5
5

2
c c dm

B
Q U = 352 . 0,39 . 10-4 = 0,05 MVAr 

 Công suất sau tổng trở đường dây 1-5 :  

''
1 5 5 5c c cS S j Q     = 1,83+j.1,52 - j 0,05 = 1,83+j.1,47 MVA 

 Tổn thất công suất trên đường dây 1-5:  

2 2 2 2
1 5 1 5

1 5 1 52 2

( '') ( '') 1,83 1,47 
. (13,65   j 6,68 ) 0,12 0,06

35
d

dm

P Q
S Z j MVA

U
 

 

 
       

 Công suất trước tổng trở đường dây 1-5:  

1 5 1 5 1 5' '' dS S S        = 1,83+j.1,47 + 0,12 +j. 0,96= 1,95+j.1,49  MVA 

 Công suất điện dung ở đầu đường dây 1-5:  

Qc5đ = Qc5c = 0,05 MVAr 

 Công suất đầu đường dây 1-5:  

1 5 1 5 5' c dS S j Q     = 1,95 + j.1,49 - j 0,05 = 1,95 + j.1,44  MVA 

 

Tổn thất công suất trong máy biến áp B1:  

2 2 2 2
1 1

1 12 2

3, 2 1,26
(2,6   j 17,5) 0,03 0,17

35
b b

dm

P Q
S Z j MVA

U

 
       

 Dòng công suất trước tổng trở của máy biến áp B1 : 

1 1 1b bS S S     = 3,2 + j 1,26 + 0,03 + j, 0,17 = 3,23 + j.1,43 MVA 

 Dòng công suất vào cuộn dây cao áp máy biến áp B1 : 

0111 SSS bc
  = 3,23 + j.1,43 + 0,01 + j 0,06 = 3,24+j.1,49 MVA 

 Công suất điện dung ở cuối đường dây N-1 :  

2 1
1

2
c c dm

B
Q U = 352 . 0,8. 10-4 = 0,1 MVAr 

 Công suất sau tổng trở đường dây N-1:  
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N-1  1 1 5 1'' c c cS S S j Q      = 3,24+j.1,49+ 1,95 + j.1,44  - j 0,1 

= 5,19 + j 2,88 MVA 

 Tổn thất công suất trên đường dây :  

2 2 2 2
N-1 N-1

1 12 2

( '') ( '') 5,19     2,88
. (9,58  j 6,74) 0,28 0,19

35
d d

dm

P Q
S Z j MVA

U

 
       

 Công suất trước tổng trở đường dây N-1:  

N-1 N-1 1' '' dS S S  
  

 = 5,19 + j 2,88 + 0,28 +j. 0,19 = 5,46 + j 3,07 MVA 

 Công suất điện dung ở đầu đường dây :  

Qc1đ = Qc1c = 0,1 MVAr 

 Công suất đầu đường dây :  

N-1 ' cdS S j Q 
 

 = 5,46 + j 3,07 - j 0,1 = 5,46 + j 2,97 MVA 

b) Giai đoạn II : Tính điện áp các nút 

 Tổn thất điện áp trên đường dây N-1 

N-1 1 N-1 1
N-1

'. '. 5,46.9,58 3,07.6,74
1,9

38,5
d d

d

CS

P R Q X
U kV

U

 
     

- Điện áp tại nút a: 

Ua = Ucs - Ud1 = 38,5 –1,9= 36,6 kV 

 Tổn thất điện áp trong máy biến áp B1 :  

1 1 1 1
1

. . 3,23.2,6 1,43.17,5
0,91

36,6
b b b b

b

a

P R Q X
U kV

U

 
     

 Điện áp trên thanh góp hạ áp MBA B1 đã quy đổi về phía điện áp cao :  

U’1 = Ua - 1bU  =36,6 –0,91 = 35,69 kV 

Ta có bảng tổng kết sau 

 Bảng kết quả tính điện áp và tổn thất điện áp trong chế độ phụ tải cực đại. 
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Bảng 4.1: Các dòng công suất và tổn thất công suất trong tổng trở máy biến 
áp và trên đường dây nối với nhà máy điện 

 
Đường 

dây 
S (MVA) S’ (MVA) S” (MVA) SB (MVA) 

N--1  5,46  +j  2,97  5,46  +j  3,07  5,19  +j  2,88  3,23  +j  1,43 

N--2  2,78  +j  2,00  2,78  +j  2,11  2,63  +j  2,04  2,62  +j  2,10 

N--3  6,14  +j  2,44  6,14  +j  2,53  5,84  +j  2,32  3,23  +j  1,43 

N--4  3,19  +j  2,37  3,19  +j  2,46  3,03  +j  2,38  3,02  +j  2,39 

1--5  1,95  +j  1,49  1,95  +j  1,53  1,83  +j  1,47  1,82  +j  1,49 

3--6  2,61  +j  0,93  2,61  +j  1,02  2,53  +j  0,98  2,52  +j  1,02 

 

Bảng 4.2: Điện áp các nút, tổn thất điện áp 

Phụ tải 1 2 3 4 5 6 

U'i , kV 35,69 35,68 35,70 36,06 32,77 34,76 

 

 

 

II. Chế độ phụ tảI cực tiểu 

Ta có công suất phụ tải ở chế độ này như sau: 

Bảng 4.3 : Công suất các phụ tải khi cực tiểu 
                  Phụ tải 

 

Công suất 

1 2 3 4 5 6 

Pmin 2,00 1,00 1,50 2,00 1,90 1,50 
Qmin 0,79 0,75 0,59 1,50 1,43 0,55 

Trong chế độ này có thể cắt bớt 1 máy biến áp trong các trạm song cần thỏa mãn 

điều kiện: 

n

dmghpt
P

Pmm
SSS




 0)1(

 

 Trạm số 1 
2 2

1 1min 1min 2,38ptS P Q MVA    
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MVA
P

Pmm
SS

n

dmgh 62,1
25,24

1,5.2
5,2

)1( 0
1 




  

 Các trạm còn lại tính tương tự 

Ta có bảng tổng kết sau: 

Bảng 4.4: Giá trị Spt và Sgh của các trạm hạ áp 

Phụ tải 1 2 3 4 6 

Sgh , MVA 1,62 1,62 1,62 2,53 1,62 

Spt , MVA 2,15 1,25 1,61 2,50 1,6 

Từ bảng trên ta thấy ở chế độ phụ tải cực tiểu ta có thể cắt bớt 1 máy biến 

áp ở các trạm 2, 3, 4, 6. 

Tính toán tương tự cho các nhánh còn lại kết quả trình bày trong bảng: 
Bảng 4.4: Các dòng công suất và tổn thất công suất trong tổng trở máy biến 

áp và trên đường dây nối với nhà máy điện 
 

Đường 

dây 
S (MVA) S’ (MVA) S” (MVA) SB (MVA) 

N--1  4,26  +j  2,42  4,26  +j  2,52  4,09 +j  2,40  2,01  +j  0,86 

N--2  1,03  +j  0,60  1,03  +j  0,72  1,01 +j  0,71  1,01  +j  0,79 

N--3  3,14  +j  1,04  3,14  +j  1,13  3,06 +j  1,08  1,51  +j  0,67 

N--4  2,09  +j  1,52  2,09  +j  1,61  2,02 +j  1,58  2,01  +j  1,63 

1--5  2,07  +j  1,59  2,07  +j  1,63  1,93 +j  1,57  1,92  +j  1,59 

3--6  1,55  +j  0,48  1,55  +j  0,57  1,52 +j  0,56  1,51  +j  0,63 

 

Bảng kết quả tính điện áp và tổn thất điện áp trong chế độ phụ tải cực tiểu. 

Bảng 4.5: Điện áp các nút, tổn thất điện áp 

Phụ tải 1 2 3 4 5 6 

U'i , kV 32,74 33,38 33,05 32,53 28,85 32,34 
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III. Chế độ sau sự cố 
Xét trường hợp sự cố khi ngừng một mạch trên các dây nối từ nguồn cung cấp 

đến các phụ tải và không xét sự cố xếp chồng. 

Bảng 4.7: Các dòng công suất và tổn thất công suất trong tổng trở máy biến 
áp và trên đường dây nối với nhà máy điện 

 
Đường 

dây 
S (MVA) S’ (MVA) S” (MVA) SB (MVA) 

N--1  5,74  +j  3,27  5,74  +j  3,32  5,19  +j  2,93  3,23  +j  1,43 

N--2  2,94  +j  2,19  2,94  +j  2,25  2,63  +j  2,10  2,62  +j  2,10 

N--3  6,44  +j  2,74  6,44  +j  2,79  5,84  +j  2,37  3,23  +j  1,43 

N--4  3,36  +j  2,54  3,36  +j  2,59  3,03  +j  2,43  3,02  +j  2,39 

1--5  1,95  +j  1,49  1,95  +j  1,53  1,83  +j  1,47  1,82  +j  1,49 

3--6  2,61  +j  0,93  2,61  +j  1,02  2,53  +j  0,98  2,52  +j  1,02 

 

Bảng kết quả tính điện áp và tổn thất điện áp trong chế độ sau sự cố. 

Bảng 4.8: Điện áp các nút, tổn thất điện áp 

 

Phụ tải 1 2 3 4 5 6 

U'i , kV 33,51 33,78 33,52 34,34 30,40 32,53 
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Chương V 

Chọn phương thức điều chỉnh điện áp 

trong các trạm biến áp 
 

 

          Trong hệ thống điện, do đường dây truyền tải điện năng dài nên tổn thất 

điện năng trên đường dây truyền tải điện năng từ nguồn đến các hộ tiêu thụ có 

giá trị lớn. Đồng thời sự thay đổi phụ tải từ giá trị lớn nhất đến giá trị nhỏ nhất 

dẫn đến sự thay đổi giá trị điện áp do đó ta cần phải tiến hành điều chỉnh điện áp 

để đảm bảo các chế độ yêu cầu của điện áp. Các hộ phụ tải ở đồ án môn học này 

là các hộ tiêu thụ loại I có yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường nên ta phải 

dùng máy biến áp điều chỉnh dưới tải và độ lệch cho phép trên thanh góp hạ áp 

của trạm được quy định như sau: 

 - Trong chế độ phụ tải lớn nhất       :     dU% = +5 % 

 - Trong chế độ phụ tải nhỏ nhất       :     dU% = 0 % 

 - Trong chế độ sau sự cố        :     dU% = 0  +5 % 

 Dựa vào yêu cầu điều chỉnh của phụ tải ta xác định được điện áp yêu cầu 

của các hộ phụ tải như sau: 

  Uycmax = U®m + 0,05.U®m = 10 + 0,05.10 = 10,5 kV 

  Uycmin = U®m = 10 kV 

  Uycsc = U®m + 0,05.U®m = 10 + 0,05.10 = 10,5 kV 

  
 

Bảng 5.1 : Chế độ điện áp trên các thanh góp hạ áp quy đổi về phía cao áp 

TBA Uqmax, kV Uqmin, kV Uqsc, kV 

1 35,69 32,74 33,51 

2 35,68 33,38 33,78 

3 35,70 33,05 33,52 

4 36,06 32,53 34,34 

5 32,77 28,85 30,40 

6 34,76 32,34 32,53 

 

Bảng 5.2: Thông số điều chỉnh của máy biến áp điều chỉnh dưới tải 
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Thứ tự đầu điều 

chỉnh 

Điện áp bổ sung 

(kV) 

Điện áp đầu điều 

chỉnh (kV) 

1 5  40 

2 2,5  37,5 

3 0  35 

4 -2,5  32,5 

5 -5  30 

1. Chế độ phụ tải cực đại 

 Trạm biến áp 1: 

max

max

ln

. 35,69 11
37,39

10,5

q hdm

dc

yc

U U x
U kV

U
    

 Chọn đầu điều chỉnh tiêu chuẩn n = 2 : Utcmax = 37,5 (kV) 

 Điện áp thực trên thanh góp hạ áp : 

max

max

max

. 35,69 11
10,47

37,5

q hdm

t

tc

U U x
U kV

U
    

 Độ lệch điện áp :  

max
1max

10,47 10
% .100 .100 4,7%

10
t dm

dm

U U
U

U

 
     

                 Thoả mãn điều kiện điều chỉnh điện áp 

 Các trạm biến áp còn lại :Tính tương tự  

Bảng 5.3 : Kết quả tính điều chỉnh điện áp ở chế độ cực đại 

 

Phụ tải U®cmax Utcmax Utmax ΔUmax% 

1 37,388 37,50 10,469 4,69 

2 37,375 37,50 10,465 4,65 

3 37,396 37,50 10,471 4,71 

4 37,773 37,50 10,576 5,76 

5 34,334 35,00 10,300 3,00 

6 36,418 37,50 10,197 1,97 
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2. Chế độ phụ tải cực tiểu 

Bảng  5.4 : Kết quả tính điều chỉnh điện áp ở chế độ cực tiểu 

 

Phụ tải U®cmin Utcmin Utmin ΔUmin% 

1 36,015 37,50 9,604 -3,96 

2 36,722 37,50 9,792 -2,08 

3 36,353 37,50 9,694 -3,06 

4 35,785 35,00 10,224 2,24 

5 31,737 32,50 9,765 -2,35 

6 35,571 35,00 10,163 1,63 
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3. Chế độ sau sự cố 

Bảng 5.5: Kết quả tính điều chỉnh điện áp ở chế độ sau sự cố 

Phụ tải U®csc Utcsc Utsc ΔUsc% 

1 35,106 35,00 10,532 5,32 

2 35,390 35,00 10,617 6,17 

3 35,118 35,00 10,535 5,35 

4 35,977 35,00 10,793 7,93 

5 31,849 32,50 10,290 2,90 

6 34,076 35,00 10,223 2,23 
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Chương VI 

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện 
 

I. Vốn đầu tư xây dựng mạng điện 

            Tổng vốn đầu tư để xây dựng mạng điện: 

K = Kd + Kt 

Trong đó: 

 Kd  là tổng vốn đầu tư xây dựng đường dây trong mạng điện; đã tính ở mục II 

chương III: 

Kd =77,12.109 ® 

 Kt   là tổng vốn đầu tư xây dựng các trạm biến áp trong mạng điện trong đó: 

Kt =  125,4.109 ® 

Vậy ta có: 

K =77,12.109 +  125,4.109 =202,52  .109 ® 

 

II. Tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện 

 Tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện gồm có tổn thất công suất trên 

đường dây và tổn thất công suất tác dụng trong các trạm biến áp ở chế độ phụ tải 

cực đại. 

 Theo kết quả tính toán ở mục I chương IV ta có: 

-  Tổng tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây:  

ΔPd  =  1,09 MW 

-  Tổng tổn thất công suất tác dụng trong các cuộn dây của các máy biến áp : 

ΔPb =   0,13  MW 

-  Tổng tổn thất công suất trong lõi thép của các máy biến áp : 

ΔPo  = ΣΔPio  = 0,06  MW 

-  Vậy tổng tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện: 

ΔP = ΔPd + ΔPb + ΔPo = 1,09 + 0,13  +  0,06  = 1,27  MW 

-  Tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện tính theo %: 

max

1,27 
% 100% 100 % 7,81%

16,3

P
P

P


     


 

 

III. Tổn thất điện năng trong mạng điện 

Tổng tổn thất điện năng trong mạng điện có thể xác định theo công thức: 

ΔA = (ΔPd + ΔPb).τ + ΔPo.t 

Trong đó: 

  τ : thời gian tổn thất công suất lớn nhất 
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 t : thời gian các máy biến áp làm việc trong năm 

Do các máy biến áp vận hành song song trong cả năm cho nên t = 8760h 

- Thời gian tổn thất công suất lớn nhất: 

τ  = (0,124 + Tmax . 10-4)2 x 8760 

    = (0,124 + 2600 . 10-4)2 x 8760  =  1291,71 h 

- Tổng tổn thất điện năng trong mạng điện : 

ΔA = (71,09 + 0,13  ). 1291,71 + 0,06.8760 = 2087,43 MWh 

- Tổng điện năng các hộ tiêu thụ nhận được trong năm : 

A = ΣPmax x Tmax = 16,3 x 2600 =42,38  MWh 

- Tổn thất điện năng trong mạng điện tính theo %: 

3

2087,43
% 100% 100 4,93%

42,38.10

A
A

A


       

 

IV. Tính chi phí và giá thành 

1) Chi phí vận hành hàng năm 

Các chi phí vận hành mạng điện hàng năm được xác định theo công thức: 

Y = avhd . Kd + avht . Kt + ΔA . c 

Trong đó: 

 avhd là hệ số vận hành đường dây ; avhd = 0,04 

 avht là hệ số vận hành các thiết bị trong các trạm biến áp ; avht = 0,1 

 c là giá thành 1 kWh điện năng tổn thất 

Như vậy: 

Y = 0,04 x77,12.109 + 0,1 x  125,4.109 +  2078,43106
  . 500 = 13,59 .109 ® 

2) Chi phí tính toán  hàng năm 

Chi phí tính toán hàng năm được xác định theo công thức: 

Z  =  atc . K +  Y 

Trong đó: atc là hệ số định mức hiệu quả của các vốn đầu tư ; atc = 0,125 

Do đó chi phí tính toán bằng: 

Z  = 0,125 x 202,52  .109
  + 13,59.109 

 =  38,9 .109 ® 

3) Giá thành chuyên tải điện năng 

Giá thành truyền tải điện năng được xác định theo công thức: 
9

7

1  3,59.10
320,59

42,23.10

Y

A
    ®/kWh 

4) Giá thành xây dựng 1MW công suất phụ tải trong chế độ cực đại 

Giá thành xây dựng 1MW công suất phụ tải được xác định theo biểu thức: 
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9
9

max

202,52 .10
12, 42.10

16,3
o

K
K

P
  


®/MW 

 


